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 đồ án kiến trúc công nghiệp 2
nhiệm vụ thiết kế: nhà máy nhiệt điện

1. cơ sở thiết kế
1.1 Các đặc điểm chung
Sản phẩm của nhà máy nhiệt điện là nguồn điện, hơi nước và nước nóng được sản xuất theo nguyên tắc thân thiện với môi trường. Trong đó điện là sản phẩm chính của nhà máy. 

Nhà máy sử dụng công nghệ đốt tuần hoàn cung cấp nhiệt cho việc sản xuất hơi nước áp lực.

Về cơ bản nhà máy nhiệt điện có hệ thống máy móc thiết bị tương đối phức tạp, bố trí trong các tầng không gian khác nhau. Hệ thống các đỡ các trang thiết bị công nghệ và sàn công tác có phần gắn với kết cấu chịu lực chính và có phần tách hoàn toàn khỏi kết cấu chịu lực chính, hình thành nên dạng nhà có không gian một tầng có các ngăn tầng kết hợp với nhà nhiều tầng. 

Nhà máy làm việc 3 ca, số lao động trong nhà máy khoảng  350 người.

Nhà máy có nhu cầu diện tích đất xây dựng khoảng 9-10 ha.

1.2. Địa điểm xây dựng
Nhà máy có thể nằm trong khu công nghiệp tập trung hoặc nằm độc lập gần các nguồn cung cấp nguyên liệu.

Trong đồ án với giả định nhà máy nằm trong khu công nghiệp. Sinh viên sẽ lựa chọn địa điểm trong các KCN kèm theo.

Vị trí địa điểm cho các thông tin về hình dáng khu đất, hướng khu đất và các tuyến giao thông tiếp cận với khu đất xây dựng XNCN. 

Các chỉ giới xây lùi cách lộ giới các tuyến đường bao quanh khu đất là 10m. Chỉ giới xây lùi cách hàng rào các nhà máy lân cận 8m.

Mật độ xây dựng khống chế trong khu đất không vượt quá 50%. Diện tích cây xanh đảm bảo tối thiểu 10% diện tích khu đất.

1.3. Các đặc điểm công nghệ sản xuất

1) Tóm tắt về dây chuyền sản xuất chung của toàn nhà máy :

Than, hoặc dầu lửa, khí ga là nhiên liệu chính của nhà máy nhiệt điệt. Trong nhiệm vụ thiết kế nhiện liệu là than. Ngoài ra còn có các nhiên liệu phụ như cát, vôi. 

Các nhiên liệu được vận chuyển bằng xe ô tô đến nhà máy, chứa trong các nhà kho. Sau đó được chuyển bằng băng chuyền đến các bunke chứa nguyên liệu tại nhà sản xuất chính. Tại đây nguyên liệu được pha trộn và được làm nóng lên do tận dụng nhiệt thừa trong quá trình làm nguội tro. Sau đó được đưa vào buồng đốt. Nhiệt độ trong buồng đốt đạt khoảng 800-900oC. Không khí nóng trong buồng đốt được chuyển vào khu vực nồi hơi. Không khí thổi vào lò đốt bằng hệ thống các đường ống dẫn từ bên dưới các lò.

Trong quá trình đốt nóng sinh hai sản phẩm phụ là tro xỉ và khí lò.

Tro xỉ sau khi nguội được thu lại sử dụng cho việc tái chế (chế tạo các sản phẩm xây dựng).

Khí thải được làm nguội tới nhiệt độ 140oC được đưa qua máy lọc tĩnh điện để lọc bụi. Khí thải sau khi lọc được thoát ra ngoài qua ống khói. Tro tinh (tro bụi) thu được trong quá trình lọc khí thải cũng được sử dụng để tái chế.

Hơi nước áp lực được đưa qua buồng đặt máy tuốc bin để phát điện. Hơi nước ngưng tụ trong quá trình làm quay tuốc bin sẽ được tái sử dụng lại. 

Ngoài ra hơi nước còn được sử dụng một phần cho sản xuất hơi nước và nước nóng.

Toàn bộ công nghệ sản xuất được cơ giới hoá và tự động hoá. 

Sơ đồ dây chuyền công nghệ của nhà máy nhiệt điện
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2) Sơ đồ dây chuyền công nghệ trong nhà sản xuất chính: 

Nhà sản xuất trong nhiệm vụ thiết kế của đồ án là nhà sản xuất điện năng và hơi nước, nước nóng, bao gồm hai không gian chức năng chính : Nồi hơi và gian nhà tuốc bin phát điện.

Bố cục chung của nhà sản xuất là theo dạng kiểu mô đun. Mỗi một nồi hơi, một bộ phận lọc bụi... hình thành nên một môđun. Mặt bằng của nhà sản xuất cố định một phía, một phía để phát triển nhân thêm các mô đun mới.

Trong nhiệm vụ thiết kế, nhà máy có 3 mô đun chính và một mô đun dự kiến mở rộng. 

Nồi hơi trong mỗi mô đun mỗi giờ tạo ra 100T hơi nước áp lực.

Bộ phận phục vụ sinh hoạt của công nhân (gửi quần áo, tắm rửa...) được bố trí tập trung tại khu vực phía trước nhà máy. 

Tại gian tuốc bin phát điện có sử dụng cầu trục 10T phục vụ cho việc sửa chữa lắp đặt tuốc bin. 

Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt nhà sản xuất chính 
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1.4. Các hạng mục công trình trong nhà máy 

Bảng thống kê các hạng mục công trình

	TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích chiếm đất

(m2)
	Số tầng 
	Chiều cao (m)
	Ghi chú

	1
	Kho than và các nhiên liệu khác
	10000
	1
	6
	

	2
	Phân x​ưởng chính ( nồi hơi, tuốc bin...)
	8800
	
	
	Công trình hỗn hợp một tầng và nhiều tầng

	3
	Khu vực lọc bui, ống khói
	6700
	
	
	

	4
	Khu vực đặt trạm biến thế
	1200
	
	
	

	5
	Khu vực chứa xỉ, tro để tái chế
	5000
	1
	6
	

	6
	Phân x​ưởng cơ khí sửa chữa 
	864
	1
	6
	

	7
	Trạm cấp n​ước, bể chứa
	1200
	
	 
	

	8
	Trạm xử lý n​ước thải
	800
	 
	 
	

	9
	Kho xăng, dầu
	1000
	
	 
	

	10
	Gara ôtô vận tải
	1200
	1
	 4
	

	11
	Trạm cân
	120
	1
	 
	

	12
	Nhà hành chính, quản lý
	400
	 2
	 
	

	13
	Công trình phục vụ sinh hoạt
	500
	1
	
	

	14
	Cổng th​​ường trực
	60
	1
	
	

	15
	Gara xe đạp, xe máy
	500
	1
	
	

	16
	Bãi đỗ xe ô tô con
	500
	
	
	

	 
	Tổng cộng 
	38844
	
	
	


2. Nội dung của đồ án


Đồ án gồm 2 phần : Qui hoạch mặt bằng chung XNCN và thiết kế nhà sản xuất.    

2.1 Qui hoạch mặt bằng chung XNCN: (4 điểm - bao gồm cả điểm nội dung và trình bày)
1) Đồ án phải đưa ra được ít nhất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất và định hướng phát triển không gian: (0,5 điểm). Việc đánh giá lựa chọn phương án thông qua các đánh giá: 

 - Phân khu chức năng và bố trí các bộ phận chức năng theo dòng vật liệu và theo mức độ vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức giao thông luồng hàng và luồng người.


- Đánh giá về phương diện sử dụng đất và khả năng mở rộng.

- Đánh giá về tổ chức không gian kiến trúc.

2) Bản vẽ mặt bằng chung phương án chọn, trong đó thể hiện bố trí các công trình, các tuyến giao thông, sân bãi và hệ thống cây xanh, cảnh quan trong XNCN. Vẽ mặt cắt của các tuyến đường chính trong nhà máy. (1,5 điểm) 

3) Vẽ mặt đứng khai triển, hướng nhìn từ tuyến đường chính của khu công nghiệp. (0,5 điểm)
4) Vẽ phối cảnh toàn nhà máy hoặc mô hình. (1 điểm) 

5) Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu như: (0,5 điểm)
-  Thống kê diện tích và tỷ lệ chiếm đất của các loại đất như : đất xây dựng nhà và công trình, đất giao thông và sân bãi, đất cây xanh..

-  Mật độ xây dựng và hệ số sử  dụng đất

2.2 Thiết kế nhà sản xuất. (6 điểm)

Đồ án phải đưa ra được giải pháp thiết kế kiến trúc sơ bộ của nhà sản xuất , gồm:

1) Bản vẽ mặt bằng nhà sản xuất. Trong đó bố trí các bộ phận chức năng của nhà sản xuất; bố trí chi tiết các khu vực phục vụ sinh hoạt như khu vệ sinh, gủi quần áo; tổ chức hệ thống giao thông bên trong xưởng; các giải pháp kết cấu - xây dựng của nhà. (1,5 điểm)
2) Bản vẽ mặt cắt ngang và dọc nhà. Trong đó trình bày  giải pháp kết cấu, vật liệu xây dựng; tổ chức chiếu sáng tự nhiên; giải pháp tổ chức hệ thống thông gió nhân tạo toàn nhà. Khuyến khích sử dụng kết cấu thép và kết cấu bao che bằng vật liệu nhẹ có cách nhiệt.  (1,5 điểm)
3) Trình bày chi tiết cấu tạo từ móng đến mái và một đoạn khai triển của mặt đứng nhà tương ứng, hai chi tiết cấu tạo biểu hiện đặc điểm chính của giải pháp kết cấu xây dựng nhà. ( 1 điểm) 

4) Mặt đứng nhà sản xuất (mặt trước và mặt bên). Khuyến khích vẽ màu để thể hiện việc tổ chức trang trí mặt đứng kiến trúc nhà. (1 điểm) 

5) Phối cảnh nội thất nhà sản xuất (0,5 điểm )

6) Phối cảnh nhà sản xuất. (0,5 điểm) 


3. 
Yêu cầu thể hiện
1) Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1

2) Phương pháp thể hiện: vẽ tay, vẽ máy; khuyến khích vẽ tay các phần thể hiện kiến trúc như mặt đứng, phối cảnh.

3) Chất liệu thể hiện: không hạn chế.

4) Mô hình: không bắt buộc.

5) Bản vẽ đóng thành tập, có bìa, ngoài bìa đề rõ tên đồ án, họ tên sinh viên, lớp, họ tên giáo viên hướng dẫn.

Khi nộp đồ án phải nộp kèm theo bảng theo dõi hướng dẫn đồ án KTCN có chữ kí của giáo viên hướng dẫn thì đồ án mới được chấm.
4. 
Thời gian làm đồ án
Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: 

Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2 - 3:
Thiết kế quy hoạch mặt bằng chung XNCN

- Tuần thứ 4 - 8: 
Thiết kế nhà sản xuất

- Tuần thứ 9: 

Thể hiện

Lịch nộp Đồ án sẽ được Bộ môn thông báo sau.
5. 
Tài liệu tham khảo
Sinh viên có thể tham khảo: 


- Đồ án KTCN điển hình tại trang web bmktcn.com

Nghiêm cấm việc sao chép các đồ án.

	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm  200

Chủ nhiệm bộ môn KTCN

TS. Phạm Đình Tuyển
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